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Quan sát ở 35 xã tại buổi tiêm chủng hầu hết các 
phòng tiêm đều sạch sẽ trước và trong sau khi tổ 
chức tiêm chủng. Có 8,6% trạm y tế không tổ chức 
buổi tiêm chủng theo nguyên tắc một chiều và 17,1% 
buổi tiêm chủng còn ùn tắc trong khi tiêm.  

Bảng 3.7. Xử lý bơm kim tiêm sau khi sử dụng 
(n=35) 

Nội dung quan sát SL % 
Có hộp an toàn tại nơi tiêm 33 94,3 
Có hộp an toàn thủng rách 0 0 

Có hộp an toàn đựng >3/4 thể tích hộp 2 5,7 
BKT bỏ trực tiếp vào hộp an toàn 31 88,6 

Dùng panh bẻ cong kim sau khi tiêm 3 8,6 
Dùng tay đậy nắp kim sau khi tiêm 3 8,6 

NVYT bị kim đâm vào tay 1 2,9 
Kết quả quan sát cho thấy có 94,3% buổi tiêm 

chủng có hộp an toàn để đựng bơm kim tiêm sau khi 
tiêm. Hộp an toàn đựng quá quy định là 5,7%. BKT 
bỏ trực tiếp vào hộp an toàn là 88,6%. Dùng panh bẻ 
cong kim sau khi tiêm là 8,6%. Dùng tay đậy nắp kim 
sau khi tiêm là 8,6%. NVYT bị kim đâm vào tay là 
2,9%. 

Bảng 8. Hoạt động khác trong buổi tiêm chủng 
(n=35) 

Nội dung quan sát Số lượng Tỷ lệ (%) 
NVYT phân loại trẻ trước khi tiêm 34 97,1 
NVYT hướng dẫn bà mẹ sau tiêm 35 100 

Hộp chống sốc 34 97,1 
Quan sát tại buổi tiêm chủng cho thấy 97,1% buổi 

tiêm chủng khám phân loại trẻ trước khi tiêm. 100% 
bà mẹ được hướng dẫn theo dõi phản ứng sau tiêm 
chủng. Có 97,1% buổi tiêm chủng có hộp chống sốc. 

Kết luận 
- Có 17,1% số buổi tiêm chủng chưa đạt yêu cầu 

an toàn tiêm chủng 

- 28,9% số nhân viên y tế tham gia tiêm chủng 
chưa được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng mở 
rộng 

- Thực hành an toàn tiêm chủng trong buổi tiêm 
chủng: 97,2% nhân viên y tế đã kiểm tra hạn sử dụng 
của bơm kim tiêm và 91,4% buổi tiêm chủng thực 
hiện một chiều; 94,3% nhân viên y tế rửa tay trước khi 
tiêm. Tuy nhiên, vẫn còn 5,7% nhân viên y tế không 
rửa tay trước khi tiêm; 8,6% nhân viên y tế không đeo 
khẩu trang; 2,8% lấy sẵn vắc xin; 5,7% nhân viên y tế 
chạm tay vào kim tiêm; 14,3% nhân viên y tế đặt lại 
bông cồn vào vết tiêm; 8,6% nhân viên y tế dùng tay 
đậy nắp kim tiêm sau khi tiêm xong; 2,9% số buổi 
tiêm chủng không khám phân loại trước khi tiêm;; 
17,1% buổi tiêm chủng có ùn tắc. 
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HIỆU QUẢ CỦA BỔ SUNG SẮT FOLIC LÊN TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU VÀ DỰ TRỮ SẮT  

CỦA PHỤ NỮ 20-35 TUỔI TẠI HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH 
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Tóm tắt 
Nghiên cứu can thiệp trên 180 phụ nữ 20-35 tuổi 

bị thiếu máu được thực hiện năm 2007-2008 tại 3 xã 
thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu của 
nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu của của các giải 
pháp can thiệp lên cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu 
sắt của đối tượng nghiên cứu. Tỷ lệ thiếu máu của 
các đối tượng ở nhóm 2 và nhóm 3 giảm 96,7% sau 
can thiệp bằng bổ sung viên sắt và mức ferritin cũng 
tăng có ý nghĩa thống kê ở 2 nhóm này. Bổ sung viên 
sắt/folic kết hợp với truyền thông giáo dục về phòng 
chống thiếu máu thiếu sắt đã làm giảm đáng kể tỷ lệ 
thiếu máu thiếu sắt và làm tăng dự trữ sắt của đối 
tượng nghiên cứu. 

Từ khóa: thiếu máu thiếu sắt. 

Summary 
Interventional study on 180 anemia reproductive 

age women was conducted in 3 communes, Hoa 
Binh province from 2007-2008. The study aims to 
assess impact of interventional approaches on 
improvement of iron deficiency anemia. The findings 
showed that prevalence of IDA in group 2 and group 
3 decreased 96,7% and ferritin level significantly 
increased after 3 months of iron supplementation. 
Iron supplementation associate with nutritional 
education have impact on improvement of iron 
deficiency anemia and iron storage among 
reproductive age women with anemia. 

Keywords:  anemia, Iron. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ  
Thiếu sắt và thiếu máu ảnh hưởng đến một phần 

đáng kể dân số trên thế giới và gây ra các vấn đề sức 
khỏe nặng nề đối với những người bị thiếu máu thiếu 
sắt cũng như ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội 
ở những quốc gia bị ảnh hưởng [1]. Trong nhiều thập 
kỷ qua, nhiều can thiệp đã được thực hiện nhằm giảm 
tình trạng thiếu sắt song song với những cố gắng 
nhằm cải thiện tình khẩu phần vi chất dinh dưỡng 
khác như vitamin A và I ốt. Mặc dù vậy, các can thiệp 
giảm thiếu sắt còn nhiều hạn chế. Bổ sung sắt được 
xem là một trong những can thiệp hiệu quả nhất trong 
việc giảm thiếu sắt. 

Trong thời gian qua, nhờ hiệu quả của chương 
trình bổ sung sắt forlic cho phụ nữ mang thai và phụ 
nữ tuổi sinh đẻ ở Việt Nam, tỷ lệ thiếu máu đã giảm 
một cách đáng kể từ 40,2% năm 1995 xuống còn 
24,3% năm 2000 và năm 2008 là 28,8%. Nghiên cứu 
tiếp thị xã hội trong bổ sung sắt/folic hàng tuần cho 
phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ để phòng chống thiếu máu tại 
huyện Thanh Miện cho thấy hiệu quả rõ rệt của bổ 
sung sắt được thể hiện bằng tỷ lệ thiếu máu của đối 
tượng giảm từ 45,6% xuống còn 19,2% và tỷ lệ phụ 
nữ có dự trữ sắt thấp (<12 g/l) giảm từ 7,8% xuống 
còn 3% [3]. Một nghiên cứu của Jacques Berger trên 
1000 phụ nữ tuổi sinh đẻ ở Việt Nam cho thấy bổ 
sung sắt hàng tuần cho phụ nữ tuổi sinh đẻ cải thiện 
tình trạng dự trữ sắt sau 14 liều và cải thiện nhiều hơn 
sau 25 tuần [5]. Cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu 
sắt sẽ hiệu quả và bền vững hơn nếu kết hợp nhiều 
giải pháp can thiệp cùng với nhau [6]. Hòa Bình là 
một tỉnh Tây Bắc, có tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi 
sinh đẻ cao nên chúng tôi đã chọn để thực hiện 
nghiên cứu này. 

MỤC TIÊU 
Đánh giá hiệu quả của các giải pháp can thiệp đối 

với cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ 
tuổi sinh đẻ. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp cộng 

đồng có đối chứng 
Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 
Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện 

từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 10 năm 2008.  
Địa điểm nghiên cứu: nghiên cứu được triển khai 

tại 3 xã (Mãn Đức, Phong Phú và Thanh Hối), huyện 
Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là phụ nữ tuổi sinh đẻ từ 20-

35 tuổi bị thiếu máu và đáp ứng những tiêu chí sau: 
không cho con bú, không bị mắc các bệnh về máu, 
các bệnh mạn tính, không có thai trong thời gian 
nghiên cứu và tình nguyện tham gia nghiên cứu 

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: 
Mẫu được chọn theo công thức: 

(Z + Zõ)2
 2 

n=2 (µdc - µdt)2 

Trong đó:  
Z: Phân vị chuẩn với hệ số tin cậy 95% =1,96 với 

 = 0,05 
Zõ: Phân vị chuẩn của độ mạnh nghiên cứu= 1,28 

với õ = 0,01. 
dc - dt: Sự khác biệt về mức hemoglobin mong 

muốn: 3g/dl  
2: độ lệch chuẩn giữa 2 số trung bình khác nhau 

của hb=6,5g/dl 
Sau khi cộng thêm 20% bỏ cuộc, ta có cỡ mẫu 

cần cho nghiên cứu là 60 phụ nữ tuổi sinh đẻ bị thiếu 
máu/nhóm. Tổng số cỡ mẫu là: 60 người/nhómx3 
nhóm=180 người 

Phương pháp chọn mẫu: áp dụng phương pháp 
chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống dựa trên nền mẫu là 
danh sách toàn bộ phụ nữ 20-35 tuổi bị thiếu máu 
trong điều tra cắt ngang và đủ tiêu chuẩn lựa chọn để 
chọn ra ở mỗi xã 60 phụ nữ 20-35 tuổi bị thiếu máu 
tham gia vào nghiên cứu can thiệp.  

Phương pháp và công cụ thu thập số liệu 
Trong thời gian can thiệp, đối tượng nghiên cứu 

được lấy máu 4 lần để làm xét nghiệm Hemoglobin và 
Ferritin tại các thời điểm: Điều tra ban đầu (T0); sau 3 
tháng can thiệp bằng viên sắt (T3); sau khi dừng uống 
viên sắt 3 tháng (T6) và 9 tháng (T12).  

Mỗi đối tượng được lấy 3ml máu tĩnh mạch. Ngay 
sau khi lấy máu, một giọt máu được lấy để làm xét 
nghiệm hemoglobin. Phần còn lại cho vào ống 
nghiệm có chất chống đông và để ở nhiệt độ phòng 
trong thời gian 30 phút trước khi ly tâm với tốc độ 
3000 vòng/phút và trong thời gian 15 phút. Huyết 
tương sau khi ly tâm được cất giữ trong thùng đá và 
chuyển về cất giữ ở nhiệt độ -200C trước khi phân 
tích.  

Đánh giá tình trạng thiếu máu: Dựa theo phân loại 
của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2001, bị coi là thiếu 
máu khi Hb<12 g/dl. Đánh giá tình trạng thiếu dự trữ 
sắt cơ thể: bị coi là dự trữ sắt cạn kiệt khi Ferririn 
huyết thanh <15 mcg/l [7].  

Quản lý và giám sát uống thuốc: 
Phân nhóm can thiệp 
Vì nghiên cứu chia thành 3 nhóm để can thiệp nên 

để tránh sự so sánh của các đối tượng giữa các nhóm 
và nhầm lẫn khi can thiệp nên chúng tôi chọn mỗi xã 
sẽ thực hiện một loại can thiệp. Sẽ chia thành 3 nhóm 
can thiệp như sau: 

Nhóm 1 (xã Phong Phú): không can thiệp gì 
Nhóm 2 (xã Thanh Hối): bổ sung sắt hàng ngày 

trong thời gian 3 tháng 
Nhóm 3 (xã Mãn Đức): Bổ sung sắt hàng ngày 

trong thời gian 3 tháng kết hợp với tuyên truyền giáo 
dục tăng cường sử dụng thực phẩm giàu sắt 

Liều bổ sung 
Các đối tượng ở nhóm 2 và 3 sẽ được uống 1 viên 

sắt chứa 66 mg sắt nguyên tố và 1 mg acid folic hàng 
ngày trong thời gian 3 tháng liên tục. 

Phân phối thuốc: Sắt/folic được phân phối thông 
qua cộng tác viên. Thời gian đầu, cộng tác viên sẽ 
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phát thuốc 1 tuần 1 lần tại nhà đối tượng. Sau khi đã 
dùng quen, đối tượng sẽ đến nhận thuốc tại nhà cộng 
tác viên vào một ngày cố định trong tuần. Mỗi CTV 
được cấp 1 quyển sổ theo dõi để ghi chép đầy đủ các 
thông tin thu được từ địa bàn họ quản lý (số lượng đối 
tượng quản lý, tình hình uống thuốc của đối tượng, 
những diễn biến trong quá trình uống thuốc của đối 
tượng). Mỗi CTV theo dõi 5 phụ nữ bị thiếu máu tại 
thôn của mình. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
Bảng 1: Thay đổi mức Hemoglobin và Ferritin sau 

can thiệp 

Chỉ số Nhóm chứng Nhóm bổ 
sung sắt 

Nhóm bổ 
sung sắt và 

GDTT 
Hemoglobin (g/dl) 

T0 11,0±0,7 11,0±0,7 10,5±1,3 
T3 12,4a±1,1 13,4a±0,9 13,3a±0,8 

T3- T0 1,4±0,2 2,4*±0,1 2,8±02 
T6 12,4c±0,7 12,6±0,9 12,5±0,9 
T12 12,0±0,8 12,1***±0,9 12,1±0,9 

Ferritin (g/l) 
T0 19,8±20,6 32,1±42,6 19,9±35,8 
T3 22,5c±20,2 53,5a±42,6 43a±55,7 

T3- T0 2,3±0,8 21,4*±17,2 23,2±16,8 
T6 29,9±28,3 28,8±27,1 42,8±52,8 
T12 21,7c±17,7 25,9c±22,4 29,9b±28,4 

a: p<0,001; b: p<0,05; c: p>0,05; so sánh cùng 
nhóm (T test ghép cặp) 

*: p<0,001; **: p<0,05; ***: p>0,05; so sánh với nhóm 
chứng (ANOVA test) 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, mức hemoglobin trung 
bình đều tăng ở cả 3 nhóm tại thời điểm T3 so với thời 
điểm T0. Nhóm chứng tăng 1,4±0,2 g/dl (p<0,05), 
nhóm can thiệp bằng viên sắt tăng 2,4±0,1 g/dl và 
nhóm có 2 can thiệp (bổ sung sắt kết hợp giáo dục 
truyền thông) tăng 2,8±02 g/dl (p<0,001). Hemoglobin 
trung bình ở 2 nhóm can thiệp tăng có ý nghĩa hơn so 
với nhóm chứng (p<0,001). Sau khi dừng can thiệp thì 
mức hemoglobin trung bình đều giảm nhanh ở cả 2 
nhóm can thiệp. ở thời điểm 9 tháng sau khi dừng bổ 
sung sắt thì mức hemoglobin trung bình ở cả 3 nhóm 
đều giảm và không có sự khác biệt về ý nghĩa thống 
kê (p>0,05).  

Tương tự, chỉ số ferritin trung bình tăng ở 2 nhóm 
can thiệp có ý nghĩa thống kê so với trước can thiệp 
(p<0,001) trong khi đó nhóm chứng tăng không có ý 
nghĩa thống kê với p>0,05). Mức ferritin trung bình ở 
nhóm 2 tăng 21,4±17,2g/l; nhóm 3 tăng 
23,2±16,8g/l và tăng hơn so với nhóm chứng một 
cách có ý nghĩa thống kê với p<0,001 (2,3±0,8g/l). 
Sau khi dừng can thiệp 9 tháng, mức ferritin ở cả 3 
nhóm đều giảm nhưng mức ferritin ở nhóm 3 cao hơn 
có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p<0,05). ở 
thời điểm 12 tháng tính từ điều tra ban đầu, mức 
ferritin ở nhóm bổ sung sắt kết hợp truyền thống giáo 
dục tích cực tăng 10g/l (p<0,05). Trong khi đó, ở 

nhóm chứng và nhóm can thiệp chỉ bổ sung sắt 
không có sự thay đổi về mức ferritin (p>0,05). 

Bảng 2: Thay đổi về tỷ lệ thiếu máu sau can thiệp 
(%) 

Xã Nhóm chứng Nhóm bổ sung sắt Nhóm bổ sung 
sắt và GDTT 

T0 100 100 100 
T3 31,7b 3,3a 3,3a 

T0- T3 68,3 96,7 96,7b 

T6 21,7 21,7 19,7 
T12 46,7 43,3 29,5b 

a: p<0,001; b: p<0,01 (2 test) 
Kết quả bảng 2 cho thấy, ở thời điểm điều tra ban 

đầu (T0) tất cả các đối tượng nghiên cứu đều bị thiếu 
máu. Tỷ lệ thiếu máu giảm xuống còn 3,3% ở cả 2 
nhóm can thiệp (p<0,001) và ở nhóm chứng mức 
giảm ít hơn (68,3% so với 96,7%) với sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p<0,01). Sau khi dừng bổ sung viên 
sắt/folic thì tỷ lệ thiếu máu ở cả 3 nhóm đều có xu 
hướng tăng lên và sau dừng bổ sung sắt 9 tháng, tỷ lệ 
thiếu máu ở nhóm bổ sung sắt kết hợp truyền thông 
tích cực tăng lên 29,5% tuy nhiên mức tăng này thấp 
hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chỉ can thiệp 
bằng bổ sung viên sắt/folic (43,3%) và nhóm can 
thiệp (46,7%) với p<0,01. 

Bảng 3: Thay đổi về tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt sau 
can thiệp (%) 

Thiếu máu 
thiếu sắt 

Nhóm 
chứng 

Nhóm bổ sung 
sắt 

Nhóm bổ sung sắt  
và GDTT 

T0 46,7 30,0 60,0 
T3 10,0 0a 0a 

T6 8,3 6,7 6, 7 
T12 18,3 18,3 10,0b 

a: p<0,001; b: p<0,005 
Tại thời điểm trước can thiệp (T0), tỷ lệ thiếu máu 

thiếu sắt của 3 nhóm lần lượt là 46,7%; 30% và 60%. 
Sau 3 tháng uống bổ sung viên sắt/folic, không còn 
đối tượng nào bị thiếu máu do thiếu sắt ở 2 nhóm can 
thiệp và ở nhóm chứng là 10%. Tỷ lệ thiếu máu thiếu 
sắt tăng trở lại sau dừng can thiệp 3 tháng (T6) ở 2 
nhóm can thiệp trong khi đó nhóm chứng vẫn có xu 
hướng tiệp tục giảm. ở thời điểm đánh giá cuối cùng 
(T12), tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt thấp nhất ở nhóm bổ 
sung sắt kết hợp truyền thống giáo dục tích cực (10% 
so với 18,3%) với p<0,005.  

BÀN LUẬN 
Nghiên cứu thực hiện trên 180 phụ nữ tuổi từ 20-

35 tại 3 xã huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nhằm mục 
đích đánh giá hiệu quả của các giải pháp can thiệp 
lên cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Tình trạng 
thiếu máu của phụ nữ tuổi sinh đẻ được đánh giá 
bằng giá trị hemoglobin (<12g/dl) và tình trạng thiếu 
sắt bằng chỉ số ferritin huyết thanh (<15 g/l) theo 
phân loại của Tổ chức Y tế thế giới [6].  

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo chiến lược can 
thiệp phòng chống thiếu máu thiếu sắt bao gồm chiến 
lược dựa vào thực phẩm, bổ sung viên sắt và bổ sung 
sắt vào thực phẩm. Cải thiện tình trạng thiếu máu 
thiếu sắt dựa vào thực phẩm bằng cách đa dạng hoá 
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bữa ăn được xem là một trong những chiến lược dài 
hạn, bền vững. Bổ sung viên sắt là biện pháp cấp 
bách và ngắn hạn. Tăng cường vi chất dinh dưỡng 
vào thực phẩm là một giải pháp lựa chọn chiến lược 
có hiệu quả cao và an toàn [7]. Trong nghiên cứu bổ 
sung viên sắt/folic của chúng tôi cho thấy hiệu quả 
của can thiệp là 96,7% (bảng 2) một lần nữa khẳng 
định hiệu quả ngắn hạn của việc bổ sung viên sắt 
trong cải thiện tình trạng thiếu máu của phụ nữ tuổi 
sinh đẻ. Theo kết quả nghiên cứu của Phạm Quốc 
Hùng tại Đồng Nai cho thấy hiệu quả của bổ sung 
viên sắt cho phụ nữ tuổi sinh đẻ là 40,4% [10]. Sau 
thời gian bổ sung viên sắt/folic hàng ngày cho phụ nữ 
tuổi sinh đẻ bị thiếu máu tại địa bàn nghiên cứu cho 
thấy, tỷ lệ thiếu máu đều giảm như nhau ở cả 2 nhóm 
can thiệp. Mặc dù nhóm 3 được can thiệp thêm bằng 
truyền thông giáo dục tích cực nhưng trong thời gian 3 
tháng vẫn chưa thấy hiệu quả của giải pháp này đối 
với việc cải thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt của 
đối tượng. Hiệu quả của giải pháp này chỉ thấy được 
sau thời gian 12 tháng. Điều này được thể hiện ở tỷ lệ 
thiếu máu của các đối tượng ở nhóm 3 thấp hơn 
(29,5%) có ý nghĩa (p<0,05) so với nhóm chứng 
46,7%) và nhóm chỉ can thiệp bằng bổ sung viên 
sắt/folic (43,3%). Mặc dù trong kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi không thấy có sự khác biệt về mức 
hemoglobin giữa các nhóm sau khi dừng bổ sung viên 
sắt 9 tháng nhưng có sự cải thiện đáng kể (p<0,05) 
mức ferritin huyết thanh ở nhóm thực hiện 2 giải pháp 
can thiệp (bảng 1). Một số nghiên cứu trong nước 
cũng cho thấy hiệu quả của giải pháp can thiệp dựa 
vào thực phẩm và truyền thông tích cực đối với cải 
thiện tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Nghiên cứu của 
Phạm Hoàng Hưng được thực hiện trong thời gian 18 
tháng bằng truyền thông giáo dục tích cực cho thấy tỷ 
lệ thiếu máu của phụ nữ tuổi sinh đẻ giảm có ý nghĩa 
thống kê so với trước can thiệp từ 33,9% xuống còn 
15% [8]. Nghiên cứu thử nghiệm giải pháp can thiệp 
bằng bổ sung viên sắt/folic hàng tuần và bổ sung đa vi 
chất vào bột mỳ trên đối tượng là phụ nữ tuổi sinh đẻ 
của Nguyễn Tú Anh và cộng sự cho thấy việc bổ sung 
viên sắt đã làm giảm tỷ lệ thiếu máu của đối tượng 
nghiên cứu nhanh hơn so với sử dụng bột mỳ có bổ 
sung đa vi chất (73,3% so với 60,5-65,9%) [9]. Tỷ lệ 
thiếu máu do thiếu sắt đã được cải thiện một cách rõ 
rệt ở nhóm 3 sau 12 tháng (p<0,005). Để đảm bảo đạo 
đức của nghiên cứu, tất cả các đối tượng đều được 
thông báo kết quả xét nghiệm hemoglobin. Chính vì 
thế mặc dù nhóm đối chứng không có can thiệp gì 
nhưng tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt vẫn giảm theo thời 
gian. Lý do của sự giảm tỷ lệ thiếu máu ở nhóm đối 
chứng là các đối tượng sau khi biết mình bị thiếu máu 
đã lo lắng đến tình trạng sức khỏe của mình đã tự mua 
viên sắt uống và có ý thức hơn trong việc ăn uống của 
mình. Nhưng do không được giáo dục truyền thông về 
phòng chống thiếu máu thiếu sắt tập trung vào cải 
thiện chế độ ăn giàu sắt nên sau 12 tháng sự trữ sắt 
giảm nhanh và tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt tăng cao hơn 
so với nhóm có 2 can thiệp. 

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu can thiệp trên phụ nữ 20-35 tuổi bị 

thiếu máu được thực hiện năm 2007-2008 tại 3 xã 
thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho thấy:  

Tỷ lệ thiếu máu của các đối tượng ở nhóm 2 và 
nhóm 3 giảm 96,7% sau can thiệp bằng bổ sung viên 
sắt và mức ferritin cũng tăng có ý nghĩa thống kê ở 2 
nhóm này.  

Sau dừng bổ sung sắt 9 tháng, tỷ lệ thiếu máu ở 
nhóm 3 (bổ sung sắt và truyền thông giáo dục tích 
cực) tăng từ 3,3% lên 29,5%. Mức tăng này thấp hơn 
có ý nghĩa so với nhóm 1 và nhóm 2. 

Bổ sung viên sắt/folic kết hợp với truyền thông 
giáo dục về phòng chống thiếu máu thiếu sắt đã làm 
giảm đáng kể tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt và làm tăng dự 
trữ sắt của đối tượng nghiên cứu. 
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